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2. ngành thông __ pinophyta 
(Ngành Hạt trần __ Gymospermae) 

95. Cephalotaxaceae __ Họ Đỉnh tùng 

412. Tên khoa học: Cephalotaxus mannii Hook. f. 1886.  
Synonym: Cephalotaxus griffithii Hook. f. 1888; Cephalotaxus hainanensis H. L. Li, 1953; 
Cephalotaxus harringtonii (Knigth ex J. Forbes) K. Koch var. thailandensis Silba, 2000.  
Tên Việt Nam: Đỉnh tùng, Phỉ. 
Họ Cephalotaxaceae __ Đỉnh tùng 
Phân hạng: VU A1,c,d, B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài phân bố rải rác, tình trạng bị đe doạ sẽ tăng lên nếu môi trường sống 
bị xâm hại do phá rừng; bị khai thác lấy gỗ, nhưng sẽ được bảo vệ ở Vườn quốc gia Ba Vì. 
Phân bố: 
- Trong nước: Sơn La (Yên Châu), Hà Giang (Yên Minh, Đồng Văn), Cao Bằng (Nguyên 
Bình), Hà Tây (Ba Vì), Thanh Hoá, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế (Phú Lộc), Kon Tum (Đắk 
Glei, Đắk Tô, Sa Thầy, Kon Plông), Gia Lai, Lâm Đồng (Lang Bian, Di Linh). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc (Hải Nam), Mianma, Thái Lan. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 281; FCh, 4: 87; FCLV, 28: 116; NCCBSH: 256; SĐVN: 391; 
WCBC: 30; WLTT: 115. 

 
 

96. Cupressaceae __ Họ Hoàng đàn 
 
413. Tên khoa học: Calocedrus macrolepis Kurz, 1873.  
Synonym: Libocedrus macrolepis (Kurz) Benth. & Hook. f. 1880; Thuja macrolepis (Kurz) 
Voss, 1907; Heydenia macrolepis (Kurz) H. L. Li, 1953. 
Tên Việt Nam: Bách xanh, Pơ mu giả, Tô hạp hương, Tùng hương. 
Họ Cupressaceae __ Hoàng đàn 
Phân hạng: EN A1a,c,d, B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố rộng, có quần thể nhiều cá thể, song bị khai thác rất ồ 
ạt lấy gỗ dùng trong nước và xuất khẩu. Mặc dù có ở trong Vườn quốc gia Ba Vì, nhưng nếu 
không được bảo vệ sẽ có nguy cơ tuyệt chủng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai, Sơn La (Yên Châu), Hà Giang, Hoà Bình (Đà Bắc, Mai Châu), Hà Tây 
(Ba Vì), Đắk Lắk (Krông Bông, Chư Yang Sinh), Lâm Đồng (Đà Lạt, Bì Đúp), Khánh Hòa 
(Nha Trang, Hòn Bà), Ninh Thuận. 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 276; FCh, 4: 65; FCLV, 28: 74; SĐVN: 389; VFT: 2; WCBC: 40; 
WLTT: 96. 
 
414. Tên khoa học: Cupressus torulosa D. Don, 1825.  
Synonym: Cupressus tonkinensis Silba, 1994. 
Tên Việt Nam: Hoàng đàn. 
Họ Cupressaceae __ Hoàng đàn 
Phân hạng: CR A1a,d 
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Cơ sở phân hạng: Loài có nguy cơ tuyệt chủng ngoài thiên nhiên do khai thác ồ ạt vì mục 
đích thương mại và sử dụng trong nước làm hương. Mặc dù có trong 2 Khu bảo tồn thiên 
nhiên Hữu Liên và Na Hang, nhưng nó vẫn bị săn lùng để khai thác (“đào tận gốc, trốc tận rễ”). 
Phân bố: 
- Trong nước: Tuyên Quang (Na Hang), Cao Bằng (Thạch An), Lạng Sơn (Bắc Sơn, Chi Lăng, 
Hữu Lũng). 
- Thế giới: ấn Độ, Nêpan, Nam Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 275; FCh, 4: 66; FCLV, 28: 82; SĐVN: 394; WLTT: 155; WCBC: 50. 
 
415. Tên khoa học: Fokienia hodginsii (Dunn.) A. Henry & H. Thomas, 1911.  
Synonym: Cupressus hodginsii Dunn, 1908. 
Tên Việt Nam: Pơ mu. 
Họ Cupressaceae __ Hoàng đàn 
Phân hạng: EN A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài gỗ quý có giá trị thương mại lớn. Tuy có vùng phân bố khá rộng, 
nhưng đã và đang bị khai thác rất triệt để ngay trong các khu bảo tồn thiên nhiên. Đã có chỉ 
thị cấm khai thác và vận chuyển loài gỗ này, song hiệu quả rất thấp. Rất có khả năng trở nên 
tuyệt chủng nếu không kịp thời được bảo vệ. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu (Phong Thổ), Điện Biên (Tuần Giáo), Sơn La, Lào Cai (Sa Pa), Hà 
Giang (Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Quản Bạ), Hoà Bình (Đà Bắc, Mai Châu), Nghệ An (Quỳ 
Châu), Hà Tĩnh (Hương Sơn), Thừa Thiên-Huế (Bạch Mã), Kon Tum (Kon Plông), Gia Lai, 
Đắk Lắk (Chư Yang Sinh), Lâm Đồng (Lạc Dương), Khánh Hoà, Ninh Thuận. 
- Thế giới: Trung Quốc, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 276; FCh, 4: 69; FCLV, 28: 75; SĐVN: 401; WCBC: 54; WLTT: 229. 
 
416. Tên khoa học: Xanthocyparis vietnamensis Farjon & N. T. Hiep, 2002.                
Tên Việt Nam: Bách vàng, Thông đá, Ché (Mông). 
Họ Cupressaceae __ Hoàng đàn 
Phân hạng: CR B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài mọc trên núi đá vôi, mới phát hiện năm 1999-2000, rất hiếm, môi 
trường sống có khả năng bị xâm hại, việc khai thác đang tiếp diễn; rất có nguy cơ bị tuyệt diệt 
ngoài thiên nhiên. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Hà Giang (Quản Bạ, Yên Minh). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: NOVON, 12(2): 179. 
 

97. Cycadaceae __ Họ Tuế 

417. Tên khoa học: Cycas balansae Warb. 1900.  
Synonym: Cycas siamensis subsp. balansae (Warburg.) J. Schust, 1932; Cycas shiwandashanica 
H. T. Chang & Y. C. Zhong, 1997; Cycas palmatifida H. T. Chang, Y. Y. Huang &Y. C.  
Zhong, in Chang & al. 1998 
Tên Việt Nam: Tuế balansa, Thiên tuế. 
Họ Cycadaceae __ Tuế 
Phân hạng: VU A1a,c 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố khá rộng, nhưng môi trường sống có thể bị đe doạ do 
nạn phá rừng. 
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Phân bố: 
- Trong nước: Lạng Sơn (Bắc Sơn), Quảng Ninh (Hoành Bồ, Cẩm Phả, Tiên Yên, Đông Triều, 
Đình Lập, Móng Cái), Tuyên Quang (Sơn Dương), Thái Nguyên (Đại Từ), Bắc Giang, Vĩnh 
Phúc (Tam Đảo), Hoà Bình (Chi Nê), Nghệ An (Nghĩa Đàn, Diễn Châu), Hà Tĩnh (Hương 
Sơn), Quảng Trị (Đắk Krông). 
- Thế giới: Trung Quốc, Thái Lan, Lào. 
Tài liệu dẫn: FCh, 4: 3; FGI, 5(10): 1092; FLCV, 28: 20; NCCBSH: 224; PICCB: 25; PNCST: 
224; S§VN: 396. 
 
418. Tên khoa học: Cycas bifida (Thiselton- Dyer) K. D. Hill, in Hill & al. 2002. 
Synonym: Cycas rumphii var. bifida Thiselton-Dyer, 1902; Cycas longipetiolula D. Y. Wang, 
1996; Cycas multifrondis D. Y. Wang, 1996 
Tên Việt Nam: Tuế xẻ đôi, Tuế xẻ sâu. 
Họ Cycadaceae __ Tuế 
Phân hạng: VU A1a,c,d, B1 + 2b,e 
Cơ sở phân hạng: Nguồn gen quý hiếm. Khu phân bố liên tục và số lượng cá thể nhiều, dễ 
khai thác. Nguy cơ bị đe doạ tăng lên nếu môi trường sống bị xâm hại và việc buôn bán trái 
phép phát triển. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lần đầu tiên phát hiện ở Tuyên Quang (Yên Sơn, Sơn Dương), Cao Bằng 
(Thạch An: Đức Xuân, Thất Khê), Lạng Sơn (Bình Gia, Tràng Định, Chi Lăng: Kéo Quang). 
- Thế giới: Trung Quốc (Quảng Tây: Long Châu). 
Tài liệu dẫn: CYCAD. 3: 90; CYCh: 80; NCCBSH: 224.  
 
419. Tên khoa học: Cycas chevalieri Leandri, 1931.  
Synonym: Cycas balansae auct. non Warb. 1900: sensu N. T. Hiªp & J. E. Vidal p. p. (1996). 
Cycas tonkinensis, in part, sensu De Laubenfels and Adema (1998). 
Tên Việt Nam: Tuế sơ va liê, Nghen, NghÌn. 
Họ Cycadaceae __ Tuế 
Phân hạng: LR/nt. 
Cơ sở phân hạng: Nguồn gen quý hiếm, được coi là đặc hữu của Việt Nam. Tuy phân bố 
không rộng nhưng còn quần thể lớn. Loài còn ít bị đe doạ, nhưng vẫn cần có kế hoạch bảo vệ. 
Phân bố: 
- Trong nước: Nghệ An (Diễn Châu: Diễn Lâm; Nghĩa Đàn: Nghĩa Hưng, Trạm Lụi), Hà Tĩnh 
(Hương Sơn: Sơn Kim, Rào An, Sơn Hồng), Quảng Bình, Quảng Trị (Đắk Krông, Cu Poho, 
Rào Quán, Khe Sanh). 
- Thế giới: Nhiều khả năng còn gặp ở Lào, ít nhất ở các tỉnh Bôlikhamxay và Xaravẳn. 
Tài liệu dẫn: FGI, 5: 1092; ICCB: 26; PNCST, 9(2): 95. 
 
420. Tên khoa học: Cycas elongata (Leandri) D. Y. Wang, 1996.  
Synonym: Cycas pectinata var. elongata Leandri, 1931; Epicycas elongata (Leandri) S. L. 
Yang, 1998. 
Tên Việt Nam: Tuế lược thuôn, Thiên tuế, Tuế núi. 
Họ Cycadaceae __ Tuế 
Phân hạng: VU A2c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài có lẽ là đặc hữu của Việt Nam. Có khu phân bố tương đối hẹp, nơi cư 
trú bị xâm hại và là đối tượng khai thác buôn bán. 
Phân bố: 
- Trong nước: Phú Yên (Sông Cầu, đèo Cù Mông), Khánh Hoà (Nha Trang, Cam Ranh, 
Khánh Sơn), Ninh Thuận (Phan Rang, Cà Ná). 
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- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: BLUM, 43: 351; FCLV, 28: 18; FGI, 5(10): 1091; NCCBSH: 224. 
 
421. Tên khoa học: Cycas ferruginea F. N. Wei, 1994.  
Tên Việt Nam: Tuế gỉ sắt. 
Họ Cycadaceae __ Tuế 
Phân hạng: VU A1a,c 
Cơ sở phân hạng: Loài mọc ở vùng núi đá vôi, chịu hạn và chịu lửa. Khu phân bố tuy hẹp, 
nhưng ít có nguy cơ bị đe doạ vì số lượng cá thể nhiều, lại nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên 
Hữu Liên, sống nơi hiểm trở, con người không thể phá được, tái sinh hạt tốt. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lạng Sơn (Hữu Liên), Thái Nguyên (Võ Nhai). 
- Thế giới: Trung Quốc (trồng). 
Tài liệu dẫn: BRITT, 29: 00-00; NCCBSH: 226. 
 
422. Tên khoa học: Cycas inermis Lour. 1793.  
Synonym: Cycas revoluta var. inermis (Lour.) Miq. 1848; Cycas macrocarpa auct. non W. 
Griffith, 1854: N. T. Hiep & P. K. Loc, 1997; Cycas siamensis subsp. inermis (Lour.) Schust. 1932. 
Tên Việt Nam: Tuế sơn trà, Thiên tuế. 
Họ Cycadaceae __ Tuế 
Phân hạng: VU A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài có nhiều cá thể tại khu đèo Hải Vân (Thừa Thiên-Huế) và bán đảo Sơn 
Trà (Đà Nẵng), Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai). Tuy có sự buôn bán, song mức độ khai 
thác chưa thật sự dẫn đến nguy cấp. 
Phân bố: 
- Trong nước: Thừa Thiên-Huế (Lăng Cô), Đà Nẵng (Sơn Trà), Khánh Hoà (Cam Ranh), 
Đồng Nai. 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 264; FC: 632; FCLV, 28: 14; NCCBSH: 226; PNCST, 9(2): 93. 
 
423. Tên khoa học: Cycas lindstromii S. L. Yang, K. D. Hill & N. T. Hiep, 1997.  
Synonym: Epicycas lindstromii (S. L. Yang, K. D. Hill & N. T. Hiep) De Laubenfels, in De 
Laubenfels & Adema, 1988. 
Tên Việt Nam: Thiên tuế lindstrom, Thiên tuế cà ná, Tuế cát. 
Họ Cycadaceae __ Tuế 
Phân hạng: VU B1+2b,e 
Cơ sở phân hạng: Loài bị khai thác nhiều ở Ninh Thuận, Bình Thuận và buôn bán thường 
xuyên ở Tp. Hồ Chí Minh; nơi cư trú bị xâm hại do nạn phá rừng. 
Phân bố trong nước: Khánh Hòa (Nha Trang), Ninh Thuận (Cà Ná), Bình Thuận (Tuy Phong, 
Vĩnh Hảo), Bà Rịa-Vũng Tàu (Xuyên Mộc). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CYCAD, 3: 119; NCCBSH: 225; NOVON, 7(2): 213. 
 
424. Tên khoa học: Cycas litoralis K. D. Hill, 1998.  
Synonym: Cycas circinalis auct. non L. 1753: Leandri, 1931: Cycas rumphii auct. non. Miq. 
1839: N. T. Hiep & J. E. Vidal, 1996. 
Tên Việt Nam: Thiên tuế biển, Tuế biển. 
Họ Cycadaceae __ Tuế 
Phân hạng: VU A1a,c 
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Cơ sở phân hạng: Nhìn toàn cầu, loài có phân bố rộng và nhiều cá thể, lại sống ở vùng ven 
biển. Nguồn giống phát tán tốt. Trước mắt chưa nguy cấp, song tương lai dài sẽ bị đe dọa.  
Phân bố: 
- Trong nước: Kiên Giang (Phú Quốc). 
- Thế giới: Mianma, Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: BRITT, 51(1): 70; CYCAD, 3: 120; NCCBSH: 223. 
 
425. Tên khoa học: Cycas micholitzii Thiselton-Dyer, 1905.  
Synonyum: Epicycas micholitzii (Thiselton-Dyer) De Laubenfels, in De Laubenfels & Adema, 
1998. 
Tên Việt Nam: Tuế lá xẻ, Tuế chìm. 
Họ Cycadaceae __ Tuế 
Phân hạng: VU A1a,c 
Cơ sở phân hạng: Nơi sống có bị thu hẹp do phát triển kinh tế, nhưng còn tồn tại ở nhiều nơi, 
đặc biệt trong các Vườn quốc gia Chư Mom Ray, Chư Yang Sinh. Mức độ bị đe doạ thấp. 
Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Ninh (Tiên Yên, Móng Cái), Kon Tum (Sa Thầy: Mom Ray), Gia Lai 
(K’ Bang, Kon Hà Nừng, Cheo Reo), Đắk Lắk (Buôn Ma Thuột, Krông Bông, Chư Yang 
Sinh), Lâm Đồng (Đơn Dương, Krông Bông). 
- Thế giới: Trung Quốc, Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 263; CYCAD, 3: 125; FCLV, 28: 21; ICCB: 24; NCCBSH: 225; 
S§VN: 397. 
 
426. Tên khoa học: Cycas multipinnata C. J. Chen & S. Y. Yang, 1994.  
Synonym: Epicycas multipinnata (C. J. Chen & S. Y. Yang) De Laubenfels, in De Laubenfels 
& Adema, 1998. 
Tên Việt Nam: Tuế xẻ lông chim nhiều lần, Tuế xẻ. 
Họ Cycadaceae __ Tuế 
Phân hạng: VU A1a,c 
Cơ sở phân hạng: Loài này ở Trung Quốc ngoài tự nhiên gần như bị cạn kiệt, có khả năng 
nguy cấp do việc thu thập để trồng. ở Việt Nam chỉ thấy trong khu cư trú hẹp; nếu bị khai 
thác sẽ trở nên nguy cấp ở mức độ thấp, vì khu Yên Bình ven hồ Thác Bà được bảo vệ. Tuy 
nhiên, nơi cư trú vẫn có thể bị xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Yên Bái (Yên Bình: Thác Bà), Ninh Bình (Bích Động). 
- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam). 
Tài liệu dẫn: APS, 32: 239; CYCAD, 3: 128; FCh, 4: 3; NCCBSH: 224. 
 
427. Tên khoa học: Cycas pectinata Buch. - Ham.1829.  
Synonym: Cycas circinalis var. pectinata (Buch. – Ham.) J. Schust. 1932; Cycas jenkinsiana 
W. Griffith, 1854. 
Tên Việt Nam: Tuế lược, Thiên tuế. 
Họ Cycadaceae __ Tuế 
Phân hạng: VU A1a,c,d, B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài này ở Việt Nam có khu phân bố khá rộng, nhưng bị khai thác buôn 
bán và môi trường sống bị xâm hại do nạn phá rừng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Ngãi (Đức Phổ), Kon Tum (Đắk Glei), Gia Lai (Kon Hà Nừng), Bình 
Định, Khánh Hoà (Khánh Vĩnh, Hòn Tre), Ninh Thuận (Cà Ná), Lâm Đồng (Đà Lạt, Lang 
Bian). 
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- Thế giới: ấn Độ, Nêpan, Trung Quốc, Bănglađet, Mianma, Thái Lan, Lào 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 265; FCLV, 28: 16; FCh, 4:7; PNCST, 9(2): 97; SĐVN: 398. 
 
428. Tên khoa học: Cycas simplicipinna (Smitinand) K. H. Hill, 1995.  
Synonym: Cycas immersa non Craib, sensu Swatabandhu, 1961; Cycas milcholitzii var. 
simplicipinna Smitinand, 1971; Cycas tonkinensis in part, sensu Laubafels & Adema, 1998. 
Tên Việt Nam: Thiên tuế chìm. 
Họ Cycadaceae __ Tuế 
Phân hạng: EN A1a,c,d, B2b,e+3b,d 
Cơ sở phân hạng: Trên thế giới loài có phân bố rộng, tuy môi trường sống có giảm, song 
nhiều quần thể còn tồn tại từ miền Trung Việt Nam (Quảng Trị) qua Lào __ Tây bắc Thái Lan 
tới tận Mianma. Loài này không được xem là có nguy cơ bị đe doạ trên phạm vi toàn cầu (LR/ 
nt). Tuy nhiên, ở Việt Nam nó bị khai thác và nơi cư trú bị xâm hại do nạn phá rừng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Trị (Khe Sanh, Lao Bảo). 
- Thế giới: Mianma, Thái Lan, Lào. 
Tài liệu dẫn: CYCAD, 3: 148; FCLV, 28: 22; PICCB, a: 150; PNCST, 9(2): 95. 

 

98. Pinaceae __ Họ Thông 

429. Tên khoa học: Abies delavayi Franch. subsp. fansipanensis (Q. P. Xiang & al.) 
Rushforth, 1999.   
Synonym: Abies delavayi var. nukiangensis auct. non. (W. C. Cheng & L. K. Fu) Farjon & 
Silba, 1990: N. T. Hiep & J. E. Vidal, 1996; Abies fansipanensis Q. P. Xiang & al. 1997. 
Tên Việt Nam: Vân sam phan xi păng, Sam lạnh 
Họ Pinaceae __ Thông 
Phân hạng: VU A1a,b 
Cơ sở phân hạng: Loài hiếm, số cá thể không nhiều, mọc nơi hiểm trở, ở độ cao 2600 m, nằm 
trong Vườn quốc gia Hoàng Liên, nguy cơ bị đe doạ thấp. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Lào Cai (Phan Si Păng). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: APS, 35: 356; FCLV, 28: 45; SĐVN: 384; WCBC: 113. 

 
429A. Tên khoa học: Abies delavayi Franch.var. nukiangensis (W. C. Cheng & L. K. Fu)  
Farjon & Silba, 1990.  
Synonym: Pinus nukiangensis W. C. Cheng & L. K. Fu, 1975. 
Tên Việt Nam: Vân sam. 
Họ Pinaceae __ Thông 
Phân hạng: VU A1a,b 
Cơ sở phân hạng: Loài hiếm, mọc nơi hiểm trở ở độ cao trên 2500 m, số cá thể trưởng thành 
ít. Chỉ mới biết một khu phân bố, song nằm trong Vườn quốc gia Hoàng Liên. Nguy cơ bị đe 
doạ thấp. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa: Phan Si Păng). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Mianma. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 271; FCLV, 28: 45; SĐVN: 384. 
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430. Tên khoa học: Keteleeria davidiana (Bertrand.) Beissn. 1891.  
Synonym: Pseudotsuga davidiana Bertr. 1874; Keteleeria calcarea W. C. Cheng & L. K. Fu, 
1975; Keteleeria davidiana var. calcarea (W. C. Chang & L. K. Fu) Silba, 1990. 
Tên Việt Nam: Du sam đá vôi, Du sam, Thông đá trắng, Tô hạp đá vôi. 
Họ Pinaceae __ Thông, Du sam 
Phân hạng: EN 1a,c,d, B1+2b,e, C2a 
Cơ sở phân hạng: Loài hiếm, mọc trên núi đá vôi, khu phân bố chia cắt, số cá thể trưởng 
thành ít, bị khai thác lấy gỗ. Có nguy cơ đe doạ nếu môi trường sống bị phá huỷ. Tuy nhiên, 
loài có thể được bảo vệ ở Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ.  
Phân bố: 
- Trong nước: Cao Bằng (Hạ Lang), Bắc Kạn (Na Rì, Kim Hỷ). 
- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam, Quảng Tây), Đài Loan. 
Tài liệu dẫn: BVPTSH: 25; FCh, 4: 44; FCLV, 28: 48; NCCBSH: 257; SĐVN: 404; WCBC; 139. 
 
431. Tên khoa học: Keteleeria evelyniana Mast. 1903.  
Synonym: Keteleeria dopiana Flous, 1936; Keteleeria roulletii (A. Chev.) Flous, 1936; 
Keteleeria hainanensis Chun & Tsiang, 1963.  
Tên Việt Nam: Du sam núi đất, Du sam, Tô hạp. 
Họ Pinaceae __ Tô hạp, Du sam 
Phân hạng: VU A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài phân bố rộng, mọc rải rác và gặp ở nơi thấp; khả năng bị đe doạ khá 
lớn, vì con người xâm hại môi trường sống và khai thác lấy gỗ. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu, Sơn La (Mai Sơn, Mộc Châu, Sông Mã), Hoà Bình (Đà Bắc), Hà Tĩnh 
(Hương Sơn), Thừa Thiên-Huế (Phú Lộc: Bạch Mã), Kon Tum (Ngọc Linh), Lâm Đồng (Bì 
Đúp, Lang Bian, Đơn Dương). 
- Thế giới: Trung Quốc, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 272; FCh, 4: 43; FCLV, 28: 48; NCCBSH: 259; SĐVN: 405; TTBTS: 105. 
 
432. Tên khoa học: Pinus kwangtungenssis Chun ex Tsiang, 1948.  
Tên Việt Nam: Thông pà cò, Thông quảng đông. 
Họ Pinaceae __ Thông 
Phân hạng: VU A1a,c,d, B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài mọc trên núi đá vôi, số lượng cá thể không nhiều, bị khai thác lấy gỗ; 
môi trường sống ở một số nơi bị xâm hại. Tuy nhiên, loài có thể được bảo vệ ở Khu bảo tồn 
thiên nhiên Hang Kia-Pà Cò. 
Phân bố: 
- Trong nước: Sơn La (Yên Châu, Mộc Châu), Hà Giang (Quản Bạ), Cao Bằng (Trà Lĩnh, 
Trùng Khánh), Hoà Bình (Mai Châu: Hang Kia - Pà Cò), Thanh Hoá (Bá Thước), Đắk Lắk (Chư 
Yang Sinh). 
- Thế giới: Trung Quốc (Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam). 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 270; FCh, 4: 25; FCLV, 28: 39; SĐVN: 412; WCBC: 178; WLTT: 425. 
 
432A. Tên khoa học: Pinus kwangtungensis var. varifolia N. Li & L.K. Fu, 1997. 
Tên Việt Nam: Thông pà cò ít lá. 
Họ Pinaceae __ Thông 
Phân hạng: VU A1a,c, B1+2b 
Cơ sở phân hạng: Loài phân bố hẹp, có khả năng bị đe doạ nếu môi trường sống bị xâm hại. 
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Phân bố: 
- Trong nước: Hà Giang (Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc), Cao Bằng (Nguyên Bình, Trà 
Lĩnh, Hạ Lang). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: NCCBSH: 258. 
 
433. Tên khoa học: Pseudotsuga brevifolia W. C. Cheng & L. K. Fu, 1975.  
Synonym: Pseudotsuga sinensis Dode var. brevifolia (W. C. Cheng & L. K. Fu Farjon & 
Silba. 1990.) 
Tên Việt Nam: Thiết sam giả lá ngắn. 
Họ Pinaceae __ Thông 
Phân hạng: VU A1a,c,d, B1+2b,e 
Cơ sở phân hạng: Loài phân bố rộng, mọc trên đỉnh các núi đá vôi ở độ cao > 1000 m; có 
nguy cơ bị đe doạ do khai thác và môi trường sống bị phá huỷ. 
Phân bố: 
- Trong nước: Hà Giang (Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc), Cao Bằng (Nguyên Bình, Bảo 
Lạc, Trà Lĩnh, Hạ Lang), Lạng Sơn, Bắc Kạn. 
- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam, Quảng Tây, Tứ Xuyên, Quý Châu). 
Tài liệu dẫn: BVPT: 38; FCh, 4: 38; NCCBSH: 257; TCSH, 2(4): 4. 
 
434. Tên khoa học: Tsuga chinensis (Franch.) Pritz. ex Diels, 1901.  
Synonym:Abies chinensis Franch. 1899; Tsuga dumosa (D. Don) Eichler var. chinensis 
(Franch.) Pritz, 1900. 
Tên Việt Nam: Thiết sam đông bắc, Thiết sam trung quốc. 
Họ Pinaceae __ Thông 
Phân hạng: VU A1a,c,d, B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài thường mọc ở đỉnh núi đá vôi, có bị khai thác ít nhiều; sẽ bị đe doạ 
nguy cấp nếu môi trường sống bị phá huỷ. 
Phân bố: 
- Trong nước: Hà Giang (Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc), Cao Bằng (Nguyên Bình, Bảo 
Lạc); có thể có ở Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang. 
- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông). 
Tài liệu dẫn: BVPT: 39; FCh, 4: 40; NCCBSH: 257; TCSH, 2(4): 5; WCBC: 245. 
 

 

99. Taxaceae __  Họ Thông đỏ 

435. Tên khoa học: Taxus chinensis (Pilg.) Rehd. 1919.  
Synonym: Taxus baccata L. subsp. cuspidata Silb. & Zucc. var. chinensis Pilger, 1903; Taxus 
wallichiana var. chinensis (Pilg.) Florin, 1948. 
Tên Việt Nam: Thông đỏ bắc, Sam hạt đỏ lá ngắn, Thanh tùng. 
Họ Taxaceae __ Thông đỏ 
Phân hạng: VU A1a,c, B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài phân bố rải rác, chủ yếu mọc ở vùng núi đá vôi. Tuy có ở trong Khu 
bảo tồn thiên nhiên Hang Kia-Pà Cò, nhưng vẫn có nguy cơ bị đe doạ nếu môi trường sống bị 
phá huỷ. 
Phân bố: 
- Trong nước: Sơn La (Yên Châu), Lào Cai (Văn Bàn), Hà Giang (Quản Bạ, Đồng Văn), Cao 
Bằng (Bảo Lạc, Trà Lĩnh), Hoà Bình (Mai Châu: Pà Cò; Đà Bắc), Thanh Hoá (Bá Thước). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 280; FCh, 4: 91; FCLV, 28: 131; NCCBST: 259; SĐVN: 414; WCBC: 298. 
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436. Tên khoa học: Taxus wallichiana Zucc. 1843.  
Synonym: Taxus baccata L. subsp. wallichiana (Zucc.) Pilg. 1903. 
Tên Việt Nam: Thông đỏ lá dài, Sam hạt đỏ lá dài. 
Họ Taxaceae __ Thông đỏ 
Phân hạng: VU A1a,c 
Cơ sở phân hạng: Loài phân bố hẹp, đang bị đe doạ do nạn phá rừng và khai thác để phục vụ 
cho nghiên cứu sản xuất thuốc chữa bệnh ung thư. Số cá thể trưởng thành gặp trong tự nhiên 
không nhiều. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lâm Đồng (Đà Lạt, Đơn Dương, Lạc Dương). Có khả năng còn sót lại ở Khánh 
Hoà. 
- Thế giới: ấn Độ, Nêpan, Trung Quốc, Mianma, Philippin, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: FCh, 4: 90; FCLV, 28: 130; SĐVN: 415; WCBC: 299. 

 
 

100. Taxodiaceae __ Họ Bụt mọc 
 
437. Tên khoa học: Cunninghamia konishii Hayata, 1908.  
Synonym: Cunninghamia kawakami Hayata, 1915; Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. 
var. konishii (Hayata) Fujita, 1932; Cunninghamia lanceolata acut. non. (Lamb.) Hook.: P. K. 
Loc, 1984, p. p. 
Tên Việt Nam: Sa mộc dầu, Mạy lâng lênh, Mạy lung linh, Sa mộc quế phong, Sa mu dầu. 
Họ Taxodiaceae __ Bụt mọc 
Phân hạng: VU A1a,d, C1 
Cơ sở phân hạng: Loài này bị khai thác lấy gỗ làm ván lợp nhà. Khu phân bố hẹp. Tuy được 
bảo vệ ở các Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt và Pù Huống, nhưng nếu không bảo vệ tốt sẽ 
nhanh chóng bị giảm số lượng và dẫn tới tình trạng nguy cấp. 
Phân bố: 
- Trong nước: Nghệ An (Quế Phong: Pù Hoạt; Quỳ Châu: Pù Huống, Pha Cà Tủn; Con Cuông). 
- Thế giới: Đài Loan, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 274; FCh, 4: 55; FCLV, 28: 58; NCCBSH: 256-259; SĐVN: 392; 
TTBTS: 61; WCBC: 44. 

 
438. Tên khoa học: Glyptostrobus pensilis (Staunt.) K. Koch, 1873.  
Synonym: Thuja pensilis Staunt. 1797. 
Tên Việt Nam: Thông nước, H'rai (£®ª), Thủy tùng. 
Họ Taxodiaceae __ Bụt mọc 
Phân hạng: CR A1a,c, B1+2b,c, D1 
Cơ sở phân hạng: Loài thực vật cổ còn sót lại, có khu phân bố rất hẹp: chỉ gặp ở vài ba điểm 
trong môi trường đầm lầy thuộc các huyện Krông Năng, Krông Bóc, Ea H’Leo (tỉnh Đắk 
Lắk). Hiện nay số lượng cá thể còn lại quá ít, không có khả năng tái sinh bằng hạt; môi trường 
sống bị đe doạ nghiêm trọng vì việc khai hoang để trồng cây công nghiệp, trồng lúa và nạn 
cháy rừng. 
Phân bố: 
- Trong nước: §¾k L¾k (Kr«ng Năng, Kr«ng Bóc, Ea H’Leo). 
- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông). 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 273; FCh, 4: 57; FCLV, 28: 60; SĐVN: 402; VFT: 23; WCBC: 57; 
WLTT: 242. 
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439. Tên khoa học: Taiwania cryptomerioides Hayata, 1906   
Synonym: Taiwania flousiana Gaussen, 1939; Taiwania yunnanensis Koidz. 1942. 
Tên Việt Nam: Bách tán đài loan kín 
Họ Taxodiaceae __ Bụt mọc 
Phân hạng: CR A1a, B1, C2b, D1. 
Cơ sở phân hạng: Loài mới phát hiện ở một khu rừng nhỏ sót lại và số lượng cây rất ít. Đang 
ở mức bị tiêu diệt trầm trọng, do độ suy giảm quần thể 80%, khu phân bố nhỏ hơn 100km2, 
nơi cư trú nhỏ hơn 10km2, chỉ tồn tại ở một điểm, quần chủng rất nhỏ, < 50 cá thể. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Văn Bàn: Liêm Phú, sườn đông bắc của dẫy núi Tà Xa, thượng nguồn 
lưu vực Nậm Qua, 21056’ B, 104019’ §, ở độ cao khoảng 2000-2100 m), Yên Bái (Mù Cang 
Chải). 
- Thế giới: Bắc Mianma (thượng nguồn các sông Irivanđi và Xalaoen) qua phần lục địa của 
Nam và Trung Trung Quốc (từ Đông Nam Tây Tạng và Tây Vân Nam đến Đông Nam Quý 
Châu, Đông Nam Tứ Xuyên và Tây Nam Hồ Bắc) đến đảo Đài Loan. 
Tài liệu dẫn: DTU: 32-40; FCh, 4: 54; FY, 4: 66; GIAC: 93; HPC, 3: 69; WCBC: 97. 


